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Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê 

Của Viện Khoa học Thống kê 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK 

 ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

LTS. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 10 năm triển khai thực hiện 

Điều lệ về tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 98-

TCTK/QĐ ngày 12 tháng 7 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học 

Thống kê đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cùng toàn ngành Thống kê chuyển đổi 

thành công hệ thống thông tin thống kê được xây dựng trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang 

cơ chế thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học thống kê còn bộc lộ 

những tồn tại yếu kém cần được khắc phục. Điều đó đặt ra cho Viện Khoa học Thống kê nhiệm 

vụ phải đổi mới cả 3 mặt hoạt động: nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và thông tin khoa 

học thống kê. 

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê đã 

tiến hành soạn thảo, tu chỉnh và ngày 30 tháng 6 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 

đã ra Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK phê duyệt đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê. 

Nội dung bản đề án ngoài phần đánh giá những thành tích, tồn tại và nguyên nhân trong 

thời gian qua về các mặt: hoạt động, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cũng như cơ sở vật chất kỹ 

thuật đã phác thảo mục tiêu tổng quát và nội dung đổi mới về hoạt động khoa học trong những 

năm tới, cũng như những biện pháp hữu hiệu nhằm đưa nội dung đề án vào thực tế góp phần 

thực hiện định hướng phát triển ngành Thống kê đến năm 2010 và đưa Luật Thống kê vào cuộc 

sống. Có thể xem bản đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê là một bản kế hoạch tổng thể 

phát triển Viện Khoa học Thống kê nói riêng và công tác khoa học của toàn ngành trong những 

năm tới. 

Để giúp cho độc giả của tờ Thông tin Khoa học Thống kê có điều kiện tìm hiểu nội dung bản đề 

án. Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê đăng toàn bộ bản đề án trên trong số thông tin 

khoa học thống kê lần này và đây cũng là một mặt trong kế hoạch triển khai thực hiện bản đề án trên. 

Đặt vấn đề 

Hoạt động nghiên cứu, thông tin và 

quản lý khoa học thống kê có vai trò quan 

trọng trong hoạt động của ngành Thống kê. 

Vì thế, ngày 3 tháng 1 năm 1976, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê đã có Quyết 

định số 02-TCTK thành lập Viện Nghiên 

cứu khoa học thống kê và thông tin kinh tế, 

nay là Viện Nghiên cứu khoa học thống kê 

(viết gọn là Viện Khoa học thống kê) nhằm 

giúp lãnh đạo Tổng cục tổ chức triển khai 

nghiên cứu, thông tin và quản lý khoa học 

thống kê. Năm 1983, Viện Khoa học thống 

kê trở thành đơn vị sự nghiệp khoa học nằm 

trong mạng lưới các viện và trung tâm 

nghiên cứu khoa học của Nhà nước, do Uỷ 

ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ 

Khoa học và Công nghệ) quản lý, cấp kinh 

phí hoạt động. 
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Ngày 12 tháng 7 năm 1994, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết định số 

98/TCTK-QĐ ban hành Điều lệ về tổ chức và 

hoạt động của Viện Khoa học thống kê xác 

định chức năng nghiên cứu ứng dụng khoa 

học thống kê, các phương pháp toán, tin học 

và khoa học khác có liên quan vào quá trình 

thu thập, xử lý, lưu giữ và phân tích số liệu 

thống kê; thực hiện công tác quản lý khoa 

học, thông tin khoa học và đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê. Ngày 

24 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính 

phủ có Quyết định số 782/TTg xếp Viện 

Khoa học thống kê vào hệ thống các viện 

nghiên cứu loại I của Nhà nước. 

Cùng với quá trình hình thành và phát 

triển của Viện Khoa học thống kê, hoạt động 

khoa học thống kê nói chung và công tác 

nghiên cứu khoa học thống kê nói riêng đã 

đạt được những kết quả nhất định. Tuy 

nhiên, những yếu kém, tồn tại trong hoạt 

động khoa học thống kê cũng đặt Viện Khoa 

học thống kê trước yêu cầu đổi mới toàn 

diện các hoạt động nghiên cứu, thông tin và 

quản lý khoa học.  

I. Hoạt động khoa học thống kê 

trong những năm qua 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Hoạt động khoa học  

a. Công tác nghiên cứu khoa học. Từ 

khi thành lập đến nay, Viện Khoa học thống 

kê đã phối hợp với các đơn vị trong ngành, 

các viện khoa học, các trường đại học và 

các đơn vị có liên quan triển khai nghiên cứu 

4 đề tài khoa học cấp Nhà nước, nhiều đề tài 

cấp Tổng cục và cơ sở. 

Kết quả nghiên cứu các đề tài đã có 

những đóng góp tích cực vào quá trình 

chuyển đổi từ hệ thống thông tin thống kê 

gắn liền với cơ chế kế hoạch hóa tập trung 

sang hệ thống thông tin thống kê phù hợp 

với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Đã nghiên cứu, áp dụng Hệ thống tài 

khoản quốc gia vào thực tế; từng bước hoàn 

thiện hệ thống các chỉ tiêu thống kê của từng 

ngành, từng lĩnh vực.  

Về phương pháp luận, đã từng bước 

chuẩn hoá nội dung và phương pháp tính 

các chỉ tiêu thống kê; nghiên cứu áp dụng 

các phương pháp thống kê mới phù hợp với 

điều kiện thực tế; nghiên cứu xây dựng và áp 

dụng các bảng danh mục đáp ứng yêu cầu 

sử dụng trong nước và so sánh quốc tế; cải 

tiến phương pháp và hình thức thu thập số 

liệu thống kê phù hợp với điều kiện mới; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc xử lý, lưu giữ, truyền đưa, phân tích và 

cung cấp số liệu thống kê. 

Ngoài triển khai nghiên cứu theo các đề 

tài khoa học, Viện Khoa học thống kê còn 

thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo để 

trao đổi những vấn đề nghiệp vụ và đã tổ 

chức thành công các cuộc hội nghị khoa học 

thống kê toàn quốc lần thứ I, II, III và IV. 

b. Công tác thông tin khoa học thống 

kê. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động 

nghiên cứu triển khai, công tác thông tin 

khoa học thống kê cũng được tăng cường. 

Trong những năm đầu thành lập, Viện Khoa 

học thống kê xuất bản mỗi năm bốn (4) số 

Thông tin khoa học thống kê với nội dung 

chủ yếu là đăng tải các bài dịch. Hiện nay, 

hàng năm Viện đã phát hành sáu (6) số định 

kỳ và bốn (4) số chuyên san gồm nhiều bài 

viết và bài dịch với nội dung phong phú hơn. 

Các bài viết phần lớn tập trung vào trao đổi, 

giới thiệu những vấn đề nghiệp vụ và 

phương pháp luận thống kê. Về hình thức, tờ 
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Thông tin khoa học thống kê được trình bày 

đẹp hơn. 

Công tác thư viện được duy trì, có bổ 

sung thêm sách báo nghiệp vụ thống kê và 

một số tài liệu khác có liên quan, nhưng chủ 

yếu là sách báo xuất bản trong nước. 

c. Công tác quản lý khoa học. Việc xây 

dựng kế hoạch quản lý khoa học đảm bảo 

đúng quy trình; việc theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc triển khai nghiên cứu được tiến hành 

chặt chẽ hơn. Từ năm 1995 đến nay đã tiến 

hành nghiệm thu các đề tài khoa học theo 

đúng quy định của Nhà nước.  

d. Công tác đào tạo. Viện Khoa học 

thống kê đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ 

tổ chức được 20 lớp học nâng cao nghiệp vụ 

thống kê của ngành; một số cán bộ của Viện 

đã tham gia đào tạo sinh viên, học viên cao 

học và nghiên cứu sinh thống kê trường Đại 

học Kinh tế quốc dân trong quá trình học tập 

và nghiên cứu. 

1.2. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ 

của Viện 

a. Tổ chức bộ máy. Viện Khoa học 

thống kê được hình thành trên cơ sở hợp 

nhất 3 bộ phận: tổ Toán kinh tế, tổ Tổng kết 

và Phòng Thống kê nước ngoài thuộc Tổng 

cục Thống kê. Năm 1986, sáp nhập thêm 

một bộ phận của Vụ Kỹ thuật tính toán - 

Tổng cục Thống kê và đến năm 1989 sáp 

nhập Trung tâm thông tin và tư liệu dân số. 

Từ năm 1983, Viện Khoa học thống kê 

trở thành đơn vị sự nghiệp khoa học trong 

mạng lưới các viện nghiên cứu của Nhà nước 

do Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay 

là Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp kinh phí 

về quỹ lương và hoạt động bộ máy cũng như 

quỹ hoạt động khoa học công nghệ. 

Qua nhiều lần tách nhập, đến năm 

1990 Viện Khoa học thống kê đã bắt đầu ổn 

định về tổ chức bộ máy, đặc biệt từ năm 

1994 sau khi Tổng cục Thống kê có Quyết 

định 98/TCTK- QĐ ban hành Điều lệ về tổ 

chức và hoạt động của Viện Khoa học thống 

kê, quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện 

với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Phòng 

Nghiên cứu thống kê và tin học, Phòng 

Quản lý khoa học và đào tạo và Trung tâm 

thông tin khoa học thống kê. Tổ chức theo 

mô hình trên được duy trì cho đến nay.  

b. Biên chế cán bộ. Tính đến ngày 

31/12/ 2003, Viện có 25 cán bộ trong biên 

chế (Biên chế của Viện được giao gồm 26 

người) và 2 hợp đồng tạp vụ được phân bố 

như sau: 

- Lãnh đạo Viện: viện trưởng và 2 phó 

viện trưởng. 

- Phòng nghiên cứu thống kê và tin học 

có 7 người, gồm: trưởng phòng, 1 phó trưởng 

phòng và 5 cán bộ. 

- Phòng Quản lý khoa học và đào tạo 

có 8 người gồm: 1 phó trưởng phòng và 7 

nhân viên, trong đó có 3 người làm công tác 

quản lý khoa học và đào tạo, 2 bảo vệ, 1 kế 

toán, 1 thủ quỹ và 1 lái xe. 

- Trung tâm thông tin khoa học thống kê 

có 7 người gồm: giám đốc và 6 cán bộ. 

- Hợp đồng tạp vụ có 2 người. 

Số cán bộ nghiệp vụ của Viện Khoa 

học thống kê không nhiều song phần lớn 

đều được đào tạo theo hệ chính quy từ các 

trường đại học trong và ngoài nước thuộc 

các chuyên ngành thống kê kinh tế, toán và 

tin học. Hầu hết cán bộ nghiên cứu của Viện 

sử dụng được từ 1 đến 2 ngoại ngữ và máy 

vi tính vào công việc chuyên môn. Hiện nay, 
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Viện Khoa học thống kê có: 2 tiến sĩ; 1 thạc 

sĩ; 1 nghiên cứu sinh ở Cộng hoà Liên bang 

Nga, 1 thực tập sinh ở úc và 3 cán bộ đang 

học cao học trong nước. So với yêu cầu phát 

triển của Viện, cơ cấu cán bộ chưa đồng bộ, 

nhất là còn thiếu những người trực tiếp làm 

công tác nghiên cứu khoa học.  

1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất của 

Viện còn nghèo nàn, thiếu thiết bị và nơi 

làm việc. Đến nay, trụ sở của Viện khang 

trang hơn với các phòng làm việc, phòng 

hội thảo khoa học, hội trường, thư viện, 

trang thiết bị đáp ứng nhu cầu triển khai 

hoạt động khoa học.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại và hạn chế 

a. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu thống kê 

khá mỏng, trong những năm gần đây số 

người có trình độ trên đại học và có nhiều 

kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và 

triển khai vào thực tiễn ngày một giảm; sự 

phối hợp trong nghiên cứu khoa học giữa 

cán bộ Viện với các Vụ trong Tổng cục chưa 

được thường xuyên và thiếu chặt chẽ.  

b. Một số vấn đề bức xúc của ngành 

chưa được kịp thời đề xuất và xây dựng 

thành những đề tài khoa học để đưa vào 

nghiên cứu; các đề tài nghiên cứu về phân 

tích và dự báo thống kê còn ít. 

c. Một số đề tài có chất lượng nghiên 

cứu chưa cao, đôi khi làm còn chiếu lệ, ý 

nghĩa thực tế chưa rõ nét, việc ứng dụng các 

kết quả nghiên cứu còn hạn chế.  

d. Công tác quản lý khoa học chậm 

được cải tiến, chưa thực hiện tốt việc giám 

sát quá trình triển khai nghiên cứu, nghiệm 

thu đánh giá kết quả nghiên cứu một số đề 

tài còn chưa thật chặt chẽ; chưa thường 

xuyên phối hợp tốt giữa nghiên cứu khoa học 

với thông tin khoa học nên việc phổ biến và 

thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học 

chưa kịp thời. 

e. Viện Khoa học thống kê chưa thực 

hiện đầy đủ chức năng tham gia đào tạo, 

còn thiếu kế hoạch và chương trình cụ thể về 

đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 

thống kê nhất là ở trình độ cao.  

g. Viện Khoa học thống kê chưa chủ 

động và tích cực thực hiện hợp tác quốc tế 

về nghiên cứu và thông tin khoa học như đã 

quy định trong Điều lệ về tổ chức và hoạt 

động của Viện.  

2.2. Nguyên nhân  

a. Viện Khoa học thống kê được thành 

lập từ năm 1976 nhưng chậm ổn định về tổ 

chức do tách nhập nhiều lần. Sau 18 năm, 

Tổng cục Thống kê mới có Quyết định ban 

hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 

Viện Khoa học thống kê. Từ năm 1996 trở lại 

đây, tổ chức của Viện tạm thời ổn định 

nhưng hậu quả của việc nhiều lần tách nhập 

vẫn còn ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ. 

Phần lớn cán bộ của Viện được chuyển về từ 

các đơn vị sáp nhập, nên dẫn đến tình trạng 

số người làm việc thực tế ở Viện luôn vượt 

quá số biên chế cho phép. Trong suốt 13 

năm (từ 1982-1995) Viện không được tuyển 

thêm cán bộ nghiên cứu, dẫn đến tuổi trung 

bình của cán bộ khá cao (năm 1996 tuổi 

trung bình của cán bộ lên tới gần 48). Từ 

cuối 1996 đến nay, Viện đã tuyển thêm 6 

cán bộ tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cần có 

kế hoạch và biện pháp trong đào tạo và 

nghiên cứu thực tế để số cán bộ này có thể 

phát huy tác dụng tốt. 
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b. Cơ chế quản lý khoa học nói chung, 

đặc biệt là cơ chế quản lý tài chính về hoạt 

động khoa học tuy đã được cải tiến, nhưng 

vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tính 

chất và đặc điểm của hoạt động khoa học 

thống kê làm ảnh hưởng đến việc bố trí đề 

tài, phân bổ kinh phí cũng như việc thanh 

quyết toán tài chính. Vì vậy, chưa động viên 

và thu hút được những cán bộ có năng lực, 

có tâm huyết tập trung sức lực vào công tác 

nghiên cứu khoa học. 

c. Cán bộ nghiên cứu của Viện chưa đi 

sâu tìm hiểu, thâm nhập thực tế, số cán bộ 

làm công tác quản lý khoa học có kinh 

nghiệm còn quá ít.   

d. Viện Khoa học thống kê chưa kịp thời 

có đề án chiến lược đổi mới đồng bộ công 

tác nghiên cứu khoa học thống kê để tạo ra 

một bước chuyển biến cơ bản nhằm tăng 

cường hoạt động khoa học thống kê cả về 

số lượng và chất lượng nghiên cứu. 

Tóm lại, trong gần 30 năm xây dựng và 

phát triển, Viện Khoa học thống kê đã đạt 

được những kết quả nhất định, có những 

đóng góp vào sự phát triển của ngành. Tuy 

nhiên, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

đổi mới hoạt động khoa học thống kê cũng 

còn những nhược điểm, yếu kém: một số đề 

tài ít tính thực tiễn, hiệu quả thấp. Đội ngũ 

cán bộ của Viện Khoa học thống kê chưa 

tương xứng với yêu cầu của Viện nghiên cứu 

khoa học đầu ngành. Cơ chế nghiên cứu 

khoa học chưa động viên và đề cao trách 

nhiệm của cán bộ tham gia nghiên cứu. 

Nhiều đơn vị chưa coi trọng công tác nghiên 

cứu khoa học như một trong những nhiệm vụ 

được giao để nâng cao chất lượng thông tin 

thống kê. Thực tế này đòi hỏi phải đổi mới 

hoạt động khoa học thống kê góp phần đưa 

ngành Thống kê nước ta tiến kịp các nước 

tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

II. Đổi mới hoạt động khoa học 

thống kê trong thời gian tới 

1. Mục tiêu đổi mới hoạt động khoa học 

thống kê  

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 

động khoa học thống kê nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng công tác thống kê đáp 

ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý theo 

cơ chế mới và so sánh quốc tế; góp phần 

thực hiện mục tiêu phát triển thống kê Việt 

Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt.  

2. Nội dung đổi mới hoạt động khoa học 

thống kê 

2.1. Nghiên cứu khoa học thống kê 

a. Căn cứ vào chương trình công tác 5 

năm, kế hoạch công tác hàng năm của Tổng 

cục Thống kê và hướng dẫn của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Viện Khoa học thống kê 

xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ theo 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Nghiên cứu về phương pháp luận 

thống kê;  

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ 

tiêu thống kê. Cải tiến, hoàn thiện phương 

pháp tính các chỉ tiêu. Xây dựng, sửa đổi các 

bảng danh mục;  

- Nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện 

phương pháp thu thập số liệu thống kê;  

- Nghiên cứu phương pháp phân tích và 

dự báo thống kê;  

- Nghiên cứu phương pháp đánh giá và 

quản lý chất lượng số liệu thống kê;  
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- Nghiên cứu ứng dụng các phương 

pháp toán và công nghệ thông tin vào công 

tác thống kê ở tất cả các khâu: Thu thập, xử 

lý, phân tích, lưu giữ, truyền đưa và cung cấp  

thông tin thống kê. 

b. Để thực hiện tốt các nội dung nghiên 

cứu trên đây, cần đa dạng hoá các hình thức 

tổ chức nghiên cứu, bao gồm: 

- Từng bước hình thành các đề tài khoa 

học lớn tập trung giải quyết nội dung khoa 

học của những vấn đề mấu chốt, bức xúc 

thuộc các nhiệm vụ quan trọng của ngành. 

Đồng thời duy trì một số lượng nhất định 

những đề tài khoa học độc lập để giải quyết 

các vấn đề nghiệp vụ có tính chất riêng biệt; 

- Tổ chức ký kết hợp đồng nghiên cứu 

khoa học với các cơ quan, tổ chức, trước 

hết với các Cục thống kê địa phương để 

tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu của 

thống kê địa phương tiếp cận công tác 

nghiên cứu khoa học; 

- Thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu 

chuyên môn không nằm trong chương trình 

nghiên cứu khoa học hàng năm; 

- Khuyến khích viết chuyên đề khoa 

học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, 

trao đổi trên các tạp chí, Thông tin khoa học 

thống kê. 

2.2. Thông tin và tư liệu khoa học thống kê 

a. Thông tin khoa học thống kê 

- Đa dạng hóa các loại sản phẩm thông 

tin khoa học và phương pháp phổ biến thông 

tin khoa học thống kê; tăng số lượng và xuất 

bản đều đặn Thông tin khoa học thống kê; 

hệ thống hoá và biên soạn kỷ yếu về kết quả 

nghiên cứu khoa học, tổng luận, tổng thuật, 

dịch thuật; cải tiến hình thức của các sản 

phẩm thông tin khoa học nhằm phục vụ 

ngày càng tốt hơn đông đảo bạn đọc trong 

và ngoài ngành; 

- Nâng cao chất lượng tờ Thông tin 

khoa học thống kê với nội dung phong phú 

hơn, giới thiệu những thông tin mới về 

phương pháp luận thống kê trong và ngoài 

nước, kinh nghiệm công tác thống kê của 

các nước trong khu vực và thế giới; kịp thời 

phản ánh các vấn đề bức xúc về nghiệp vụ 

chuyên môn đang vướng mắc trong thực tế 

nhằm cung cấp kịp thời những thông tin cần 

thiết cho công tác nghiên cứu khoa học và 

hoạt động thống kê thực tiễn;  

- Giới thiệu kết quả nghiên cứu các đề 

tài khoa học để bạn đọc tham khảo, ứng 

dụng và kiểm định; 

- Duy trì và phát triển các hình thức 

cung cấp thông tin khoa học thống kê, mở 

rộng hình thức phổ biến thông tin qua hội 

nghị, hội thảo, xây dựng trang web về khoa 

học thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đối tượng khai thác và sử dụng. 

b. Tư liệu khoa học thống kê 

- ứng dụng công nghệ thông tin để lưu 

giữ, khai thác và phổ biến các loại thông tin 

khoa học thống kê trong và ngoài nước phục 

vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào 

tạo và ứng dụng thực tiễn trong công tác 

thống kê; 

- Củng cố Thư viện khoa học thống 

kê theo hướng tăng cường các loại sách 

và tạp chí trong nước và quốc tế về 

nghiệp vụ thống kê và các vấn đề khác có 

liên quan, tiến tới xây dựng thư viện điện 

tử. Thường xuyên giới thiệu sách báo, tạp 

chí nghiệp vụ khoa học thống kê tiên tiến 

với các cán bộ nghiên cứu và bạn đọc 

trong và ngoài ngành.   
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2.3. Quản lý hoạt động khoa học thống kê 

Tổ chức nghiên cứu và thông tin khoa 

học thống kê phải tiến hành theo một quy 

trình hợp lý, tuân thủ quy định của Luật Khoa 

học và Công nghệ, đúng chức năng và 

nhiệm vụ của Viện Khoa học thống kê, đồng 

thời đảm bảo phù hợp với điều kiện và đặc 

điểm thực tế của công tác thống kê trong 

mỗi thời kỳ. 

a. Căn cứ vào chương trình nghiên cứu 

hàng năm của Ngành, theo nội dung đăng 

ký nghiên cứu của Viện Khoa học thống kê 

và các đơn vị trong Tổng cục, Viện Khoa học 

thống kê đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, dự 

kiến kinh phí cho các nội dung công việc, 

kiến nghị đơn vị chủ trì nghiên cứu các đề tài 

khoa học, để trình Lãnh đạo Tổng cục và Bộ 

Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Việc tổ 

chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa 

học cấp Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

b. Đơn vị chủ trì giới thiệu chủ nhiệm đề 

tài (có sự thống nhất của Viện Khoa học 

thống kê), đề xuất danh sách cán bộ phối 

hợp nghiên cứu và liên đới chịu trách nhiệm 

về kết quả nghiên cứu của đề tài. 

c. Chủ nhiệm đề tài phải là người đảm 

bảo những yêu cầu quy định về năng lực 

nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm trong 

nghiên cứu khoa học và có nhiệm vụ xây 

dựng đề cương nghiên cứu với sự tham gia ý 

kiến của đơn vị chủ trì. Đề cương nghiên cứu 

phải có mục tiêu và nội dung rõ ràng, dự 

kiến danh mục sản phẩm đạt được, đề xuất 

lộ trình nghiên cứu cụ thể và có dự trù kinh 

phí phù hợp với nội dung nghiên cứu và sản 

phẩm đạt được.  

d. Chủ nhiệm đề tài được chủ động 

trong quá trình triển khai nghiên cứu, ký kết 

hợp đồng với các tổ chức và cá nhân nhưng 

phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục cần 

thiết theo quy định của công tác quản lý 

khoa học. Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm 

về chuyên môn và kinh phí chi tiêu đối với 

sản phẩm hoàn thành cũng như các hợp 

đồng đã ký kết. 

e. Viện Khoa học thống kê có trách 

nhiệm tổ chức xét duyệt đề cương; hướng 

dẫn triển khai nghiên cứu; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát tiến độ, nội dung nghiên 

cứu và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài 

theo đúng đề cương được duyệt; tổ chức 

nghiệm thu đánh giá, đăng ký và chuyển 

giao kết quả nghiên cứu.  

g. Việc tổ chức xét duyệt đề cương và 

nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài phải 

được tiến hành nghiêm túc thông qua việc 

đánh giá và kết luận của hội đồng xét duyệt. 

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài phải 

trên cơ sở đề cương nghiên cứu đã đăng ký, 

nội dung khoa học và ý nghĩa thực tiễn của 

đề tài đã đạt được. 

h. Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên 

cứu, tuyển chọn chủ nhiệm và nghiệm thu 

kết quả nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục do 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết 

định thành lập. Hội đồng xét duyệt đề cương 

nghiên cứu, tuyển chọn chủ nhiệm và 

nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ 

sở do Viện trưởng Viện Khoa học thống kê 

quyết định thành lập. Hội đồng xét duyệt 

phải đủ số lượng. Các thành viên của hội 

đồng xét duyệt phải có nghiệp vụ phù hợp 

với chủ đề nghiên cứu của đề tài và đảm bảo 

cơ cấu về trình độ chuyên môn.    

i. Có chế độ khen thưởng đối với những 

đề tài đảm bảo tiến độ nghiên cứu và đạt kết 

quả tốt; đồng thời xác định trách nhiệm hành 
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chính đối với những đề tài triển khai chậm trễ 

và không đạt kết quả nghiên cứu.  

k. Có quy chế hợp lý về việc ra các ấn 

phẩm thông tin và tổ chức các hoạt động 

thông tin khoa học khác (phổ biến thông tin, 

hội nghị, hội thảo,…) bảo đảm cho hoạt 

động thông tin khoa học thống kê đạt kết 

quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành. 

2.4. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ 

thống kê và hợp tác quốc tế 

a. Tham gia với các trường cao đẳng và 

đại học để đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ 

theo chuyên ngành thống kê. 

b. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của 

Tổng cục Thống kê và các đơn vị có liên 

quan soạn thảo tài liệu hướng dẫn và tổ 

chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

thống kê nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn cho cán bộ trong và ngoài ngành. 

c. Thông qua công tác nghiên cứu khoa 

học để đẩy mạnh hình thức tự đào tạo, từng 

bước nâng cao trình độ chuyên môn cho cán 

bộ Viện Khoa học thống kê. 

d. Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa 

học thống kê với các nước trong khu vực và 

thế giới, với các tổ chức thống kê quốc tế 

dưới nhiều hình thức: mời, cử chuyên gia, 

tham gia các đề tài, dự án, hợp tác nghiên 

cứu khoa học, trao đổi học tập kinh nghiệm, 

tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa 

học,… 

3. Củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao 

năng lực hoạt động khoa học của Viện Khoa 

học thống kê  

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Viện 

Khoa học thống kê tiến hành củng cố tổ 

chức bộ máy, xác định nhu cầu về số lượng 

cán bộ, trình độ chuyên môn cho các vị trí 

công việc nhằm đảm bảo nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động khoa học. 

3.1. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học 

thống kê 

a. Tổ chức của Viện Khoa học thống kê: 

 Lãnh đạo Viện Khoa học thống kê 

(Viện trưởng và các Phó viện trưởng) 

 Các đơn vị trực thuộc Viện: 

- Phòng Nghiên cứu thống kê và tin 

học: có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng, 

được bố trí thành 3 nhóm công việc: 

• Nghiên cứu các vấn đề phương pháp 

luận thống kê; 

• Nghiên cứu phương pháp thu thập 

thông tin thống kê;  

• Nghiên cứu phương pháp phân tích, 

dự báo và ứng dụng tin học trong công tác 

thống kê. 

- Trung tâm Thông tin khoa học thống 

kê:  có Giám đốc và Phó giám đốc, được bố 

trí thành 2 nhóm công việc: 

• Thông tin khoa học thống kê; 

• Tư liệu khoa học thống kê. 

- Phòng Quản lý khoa học và đào tạo: 

có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng, được 

bố trí thành 2 nhóm công việc: 

• Quản lý khoa học;  

• Đào tạo và hợp tác quốc tế. 

- Phòng Tổ chức hành chính: có Trưởng 

phòng và Phó trưởng phòng, được bố trí 

thành 3 nhóm công việc: 

• Tổ chức; 

• Hành chính, quản trị; 
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• Tài vụ. 

b. Thành lập Hội đồng khoa học của 

Viện Khoa học thống kê có từ 7 đến 9 thành 

viên. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Viện 

trưởng về các vấn đề khoa học thuộc phạm 

vi Viện trưởng xử lý và quyết định. 

c. Củng cố Ban biên tập tờ Thông tin 

khoa học thống kê gồm Tổng biên tập, 1 

Phó Tổng biên tập, 1 Thư ký Ban biên tập.  

3.2. Đội ngũ cán bộ 

a. Từng bước tăng cường lực lượng cán 

bộ của Viện Khoa học thống kê, đặc biệt chú 

ý về mặt chất lượng. Hiện nay, Viện Khoa 

học thống kê có 25 cán bộ trong biên chế và 

2 lao động hợp đồng tạp vụ. Trong số cán 

bộ biên chế có 2 tiến sĩ; 1 thạc sĩ và 18 cử 

nhân. Cần tăng cường đội ngũ cán bộ của 

Viện Khoa học thống kê để đến năm 2006 

có 26 cán bộ thuộc biên chế, trong đó có: 3 

tiến sĩ và 5 thạc sĩ; đến năm 2010, có 5 tiến 

sĩ và 10 thạc sĩ. Số người làm hợp đồng tạp 

vụ giữ ở mức 2 người. 

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện 

của từng giai đoạn, Viện Khoa học thống kê 

được tuyển dụng thêm một số cán bộ hợp 

đồng ngoài quỹ lương làm công tác chuyên 

môn. Kinh phí thanh toán cho hợp đồng về 

chuyên môn được lấy từ kinh phí hoạt động 

khoa học. 

Cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học 

thống kê phải là những người có phẩm chất 

đạo đức tốt, quan điểm chính trị vững vàng, 

có nhiệt tình và trách nhiệm cao trong 

nghiên cứu khoa học, có trình độ và năng lực 

nghiên cứu, làm việc hiệu quả. Sau thời gian 

5 năm nếu không đạt tiêu chuẩn của cán bộ 

nghiên cứu sẽ phải điều chuyển sang công 

tác khác thích hợp. 

Tất cả cán bộ nghiệp vụ thuộc Phòng 

Nghiên cứu thống kê và tin học và một số 

cán bộ nghiệp vụ thuộc các đơn vị khác của 

Viện Khoa học thống kê nhưng tham gia 

nghiên cứu khoa học xếp theo ngạch nghiên 

cứu viên. Số cán bộ nghiệp vụ còn lại, Viện 

đề nghị Tổng cục xem xét để chuyển dần 

sang ngạch chuyên viên cho phù hợp.  

b. Đẩy mạnh hợp tác khoa học, mở rộng 

đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu và thông tin 

khoa học đối với các đơn vị trong Tổng cục 

và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố cũng 

như các đơn vị ngoài ngành có liên quan. 

4. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 

Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật đặc 

biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để Viện 

Khoa học thống kê có đủ điều kiện thực hiện 

tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, thông tin và 

quản lý khoa học trong điều kiện mới. 

III. tổ chức thực hiện  

1. Theo Luật Khoa học và Công nghệ 

và yêu cầu về hoạt động khoa học đối với sự 

phát triển công tác thống kê trong thời kỳ đổi 

mới, Viện Khoa học thống kê phối hợp với 

Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu trình Lãnh 

đạo Tổng cục Thống kê Quyết định về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Viện Khoa 

học thống kê vào quý III năm 2004.  

2. Xây dựng quy trình tổ chức nghiên cứu 

khoa học thống kê, các quy chế về xác định 

nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn đơn vị chủ trì 

và chủ nhiệm đề tài; quy định cụ thể về 

quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị chủ trì 

nghiên cứu, của chủ nhiệm đề tài. Quy định 

cụ thể  về mối quan hệ giữa Viện Khoa học 

thống kê với các Vụ, các đơn vị trực thuộc 

Tổng cục và Cục thống kê tỉnh, thành phố 

trong lĩnh vực hoạt động khoa học thống kê. 
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3. Xây dựng cơ chế quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trách 

nhiệm và nhiệt tình nghiên cứu của cán bộ 

trong toàn ngành Thống kê.  

4. Xây dựng quy chế tuyển dụng, sử 

dụng cán bộ của Viện Khoa học thống kê. 

Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại 

cán bộ nghiên cứu. Có chương trình, kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học và tạo 

điều kiện cho cán bộ nghiên cứu đi sâu tìm 

hiểu thực tế phục vụ cho yêu cầu phát triển 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Viện. 

5. Viện Khoa học thống kê được chủ 

động trong hợp tác nghiên cứu, đào tạo với 

các Viện Nghiên cứu khoa học thống kê của 

các nước, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế 

trong hợp tác với các tổ chức thống kê quốc 

tế và Thống kê các nước trong khu vực và 

trên thế giới.  

6. Thực hiện chế độ khen thưởng đối với 

công tác nghiên cứu khoa học theo quy định 

của Nhà nước nhằm kịp thời động viên 

khuyến khích đối với những người tham gia 

công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết 

quả xuất sắc. 

7. Có kế hoạch bổ sung, thay thế trang 

thiết bị cho từng năm và nhiều năm nhằm 

tăng cường thường xuyên năng lực nghiên 

cứu của Viện Khoa học thống kê 

Xây dựng và sử dụng bảng danh mục đơn vị hành chính 

trên quan điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay ở nước ta 

                                                                                        TS. Thiều Văn Tiến 

                                                                                Trung tâm Tin học Thống kê  

Bảng danh mục đơn vị hành chính là 

một trong những bảng danh mục được sử 

dụng rộng rãi ở nhiều ngành, nhiều cấp; ở 

trong những công việc khác nhau như xử lý 

dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu,... và đặc biệt 

là luôn được sử dụng trong những hệ thống 

thông tin của nhiều bộ, ngành và các cơ 

quan khác ở cả trung ương và địa phương. 

Trong khi đó, bảng danh mục đơn vị hành 

chính lại luôn biến động do việc tách nhập 

các đơn vị hành chính. Vì vậy, yêu cầu cải 

tiến công tác xây dựng, ban hành và cung 

cấp bảng danh mục đơn vị hành chính đang 

được Tổng cục Thống kê tiến hành nhằm 

đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sử dụng bảng 

danh mục đặc biệt này. 

Trước khi phân tích những mặt được, 

cũng như những mặt còn hạn chế của bảng 

danh mục đơn vị hành chính những năm 

trước đây để thấy được những gì cần phải cải 

tiến trong việc xây dựng, ban hành và cung 

cấp bảng danh mục đơn vị hành chính, 

chúng ta hãy nêu những đặc điểm chính của 

bảng danh mục này như: 

1. Bảng danh mục đơn vị hành chính 

cũng giống như một số bảng danh mục khác 

ở chỗ có cấu trúc phân cấp và thông tin chủ 

yếu chỉ bao gồm hai phần: phần mã và tên 

đơn vị hành chính. 

2. Bảng danh mục đơn vị hành chính 

luôn biến động theo thời gian do đối tượng 


